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của từng nước nhằm quốc tế hoá việc sản 

xuất các sản phẩm thông tin. 

4. Thương mại hoá các sản 

phẩm thông tin thống kê 

Thống kê luôn luôn có 2 chức năng 

phục vụ và dịch vụ thông tin. Từ trước đến 

nay chúng ta mới nhấn mạnh về phục vụ 

thông tin, còn coi nhẹ phần dịch vụ thông 

tin. Do nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa trên 

nên hoạt động thống kê nhìn chúng còn 

mang tính hành chính bao cấp và cản trở 

sự phát triển. Trong tương lai cần xác định 

rõ  các loại đối tượng phải phục vụ và số 

đối tượng cần dịch vụ để có kế hoạch 

thương mại hoá các sản phẩm thông tin 

thống kê. 

IV.Kết luận 

Trên đây là một số ý kiến về hoàn 

thiện hệ thống thông tin đầu ra của hệ 

thống thông tin thống kê nước ta. Đồng 

thời đây cũng là cơ sở xem xét đánh giá 

hệ thông tin thống kê của  nước ta trong 

thời gian qua, và trên cơ sở đó đề xuất các 

kiến nghị, giải pháp nhằm từng bước hoàn 

thiện hệ thống tin đầu ra trong tương lai 

Một số ý kiến về vấn đề 

chuẩn hóa trong thống kê 

                                                                                      TS. Nguyễn Xuân Tường 

Ngành Thống kê đã và đang cung 

cấp các thông tin thống kê cho nhiều đối 

tượng sử dụng khác nhau - Đó là các cơ 

quan của Đảng và Nhà nước ở các cấp, 

các ngành từ trung ương đến địa phương; 

các cơ quan quản lý sản xuất kinh doanh, 

các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, 

các trường, các đoàn thể, các hiệp hội, 

các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức 

quốc tế, v.v... và mọi người dân. Thông tin 

thống kê cung cấp để đáp ứng các nhu 

cầu khác nhau cho nhiều đối tượng sử 

dụng, vì vậy, trước hết ngành Thống kê 

phải làm  cho mọi đối tượng sử dụng thông 

tin hiểu một cách thống nhất và đầy đủ 

các khái niệm, nội dung của các thông tin 

mà ngành Thống kê đã đưa ra - Đây là một 

vấn đề hết sức quan trọng không thể thiếu 

được đối với toàn bộ các khâu công tác của 

ngành Thống kê từ thu thập thông tin đến 

xử lý, phân tích và công bố thông tin. 

Vấn đề chuẩn hóa là việc rất cần 

thiết nhưng trong những năm qua công 

việc này chưa được quan tâm đầy đủ và 

cũng gặp rất nhiều khó khăn phức tạp do 

nhận thức cũng như do sự thay đổi cơ chế 

quản lý nền kinh tế xã hội ở nước ta qua 

các thời kỳ. 

Về mặt lý thuyết chuẩn hóa là một 

khái niệm đưa ra và được sử dụng để làm 

thế nào cho mọi người hiểu và nhận thức 

một sự việc, một hiện tượng một cách 

thống nhất dựa vào một "chuẩn" nào đó có 

tính qui ước và mọi người phải thực hiện 

theo "chuẩn" đó - Đối với cán bộ thống kê 

nhất là cán bộ mới vào ngành hoặc cán bộ 

làm trái ngành thống kê nhưng đang tham 

gia trực tiếp vào các công việc điều tra 

thống kê, xử lý số liệu thống kê thì việc 
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nhận thức và thực hiện các "chuẩn" qui 

định là vấn đề rất cần thiết không thể xem 

nhẹ. Cho nên cần có sự học hỏi, tự nâng 

cao kiến thức thông qua các hình thức bồi 

dưỡng đào tạo nghiệp vụ - Trong toàn bộ 

các khâu công việc của ngành Thống kê 

có rất nhiều vấn đề phải hiểu và sử dụng 

một cách thống nhất không thể có tình 

trạng mỗi người hiểu một cách khác nhau 

không theo một chuẩn mực nào cả và như 

thế sẽ đưa ra kết quả tính toán không 

thống nhất, số liệu công bố không đảm 

bảo độ tin cậy. Trong thời gian qua chúng 

ta đang cố gắng biên soạn cuốn "Từ 

chuẩn Thống kê" nhằm làm cho mọi cán 

bộ trong và ngoài ngành hiểu và sử dụng 

một cách thống nhất các khái niệm, định 

nghĩa để có thể thu thập tính toán các chỉ 

tiêu thống kê một cách thống nhất, dễ 

dàng cho các đối tượng sử dụng số liệu 

thống kê. 

Trong phạm vi bài này chỉ đề cập đến 

một số chuẩn hóa có tính chất thông dụng 

nhất có liên quan đến quá trình thu thập, 

xử lý và phân tích, công bố thông tin thống 

kê. 

1. Chuẩn hóa hệ thống phân loại và 
danh mục 

Hệ thống các bảng phân loại và danh 

mục trong nền kinh tế là cơ sở rất quan 

trọng đối với hệ thống quản lý kinh tế xã 

hội và với hệ thống tổ chức thu thập thông 

tin - Đó là hệ thống phân ngành kinh tế, 

hệ thống danh mục sản phẩm, và hệ 

thống các bảng phân loại cụ thể và chi tiết 

trong từng ngành. 

Nếu không có sự phân loại thống 

nhất theo một chuẩn mực nào đó thì sẽ 

đưa đến hiện tượng phân loại không giống 

nhau rất khó khăn phức tạp đối với công 

tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành 

sản xuất - Trong lĩnh vực thống kê kế toán 

nếu không dựa trên một hệ thống phân 

loại và danh mục chuẩn không thể nào có 

được số liệu đầy đủ chính xác và thống 

nhất để cung cấp những thông tin đáng tin 

cậy đáp ứng yêu cầu của các cấp quản lý. 

Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống 

các bảng phân loại và danh mục chuẩn sử 

dụng thống nhất trong công tác thống kê 

là vấn đề vô cùng cần thiết - Tất nhiên tùy 

theo mục đích và yêu cầu nghiên cứu 

khác nhau để tiến hành phân loại sắp xếp 

theo các cách khác nhau cho nên ngoài 

bảng phân loại danh mục thống nhất dùng 

cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân sẽ có 

nhiều bảng phân loại danh mục khác sử 

dụng riêng cho từng ngành, từng mục đích 

nghiên cứu khác nhau. Nếu đưa ra những 

thông tin sử dụng chung thì số liệu thống 

kê phải dựa vào bảng phân loại chuẩn để 

bảo đảm sự thống nhất của toàn bộ hệ thống. 

2. Chuẩn hóa trong công tác thu thập, 
tổng hợp số liệu thống kê 

Để bảo đảm mức độ chính xác có độ 

tin cậy cao của số liệu thống kê nhất thiết 

phải tuân theo những qui định có tính chất 

bắt buộc, tức là các qui định đã được 

chuẩn hóa trong khâu thu thập, xử lý và 

tổng hợp số liệu trước. Đặc biệt trong các 

cuộc điều tra phải tuân thủ theo đúng các 

điều mục ghi trong phương án điều tra như 

xác định đúng phạm vi, đối tượng và 

phương pháp thu thập số liệu. Vì vậy, việc 

chuẩn hóa phương án điều tra là vấn đề 

rất quan trọng để bảo đảm thu được 

những số liệu chính xác có độ tin cậy cao 
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mà lại tiết kiệm được kinh phí cho các 

cuộc điều tra tránh được sự lãng phí của 

các điều tra thống kê như hiện nay nhất là 

khâu chuẩn bị và xây dựng phương án 

điều tra. 

Quá trình tổng hợp và xử lý số liệu 

cũng phải tôn trọng các qui định chuẩn để 

nâng cao mức độ tin cậy của số liệu thống 

kê qua khâu tổng hợp và xử lý. 

3. Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu thống 
kê và phương pháp tính toán 

Các chỉ tiêu thống kê phải được 

chuẩn hóa về khái niệm, định nghĩa, phạm 

vi và phương pháp tính toán để bảo đảm 

đưa ra được những số liệu chính xác và 

thống nhất giữa các nguồn số liệu do các 

cơ quan khác nhau cùng thu thập tính 

toán và công bố. 

Vì vậy khi xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

thống kê nhất thiết phải có sự thống  nhất 

giữa ngành thống kê với các Bộ, ngành có 

liên quan về tên gọi chỉ tiêu, nội dung, 

phạm vi và phương pháp tính toán đối với 

từng chỉ tiêu. Nhất là đối với các chỉ tiêu 

thống kê chuyên ngành như thương mại, 

dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng cơ bản và 

giao thông vận tải, v.v... để tránh tình 

trạng cùng một chỉ tiêu nhưng tên gọi 

cũng khác nhau các khái niệm, nội dung, 

phương pháp tính cũng không thống nhất 

đưa đến việc đưa ra những số liệu khác 

nhau. 

4. Chuẩn hóa các sản phẩm đầu ra 

Việc nghiên cứu chuẩn hóa các sản 

phẩm đầu ra là vấn đề rất quan trọng vì nó 

xác định mục đích cuối cùng của việc thu 

thập, xử lý thông tin thống kê để tạo ra 

những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các 

đối tượng sử dụng - chuẩn hóa sản phẩm 

đầu ra là cơ sở cho việc xác định đầu vào 

thể hiện trên các chỉ tiêu thống kê cần thu 

thập - Tuy không phải tuân theo một 

chuẩn mực tuyệt đối nhưng bất cứ sản 

phẩm đầu ra nào cũng cần thể hiện qua 

một số chỉ tiêu thống kê nào đó thu thập 

từ những dữ liệu nhất định để bảo đảm 

thông tin đầu ra. 

Chuẩn hóa sản phẩm đầu ra là một 

biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu 

quả của việc thu thập thông tin tránh được 

tình trạng phổ biến hiện nay trong ngành 

Thống kê là không khai thác hết thông tin 

đầu vào qua các cuộc điều tra gây nên 

một sự lãng phí quá lớn do không căn cứ 

vào yêu cầu của thông tin đầu ra nhưng lại 

nhiều khi không thu thập đủ thông tin để 

đáp ứng yêu cầu sản xuất thông tin đầu ra 

- Chẳng hạn như cuốn "Niên giám Thống 

kê" là sản phẩm đầu ra quan trọng của 

ngành Thống kê nhưng cũng chưa có sự 

chuẩn hóa về nội dung - Các chỉ tiêu chưa 

được chuẩn hóa nên có nhiều chỉ tiêu thừa 

nhưng cũng có nhiều chỉ tiêu còn thiếu, 

nội dung, cách trình bày v.v... chưa được 

nghiên cứu chuẩn hóa nhất là niên giám 

thống kê của các địa phương - cho nên độ 

tin cậy chưa cao, chưa bảo đảm cho việc 

đối chiếu so sánh số liệu đối với các đối 

tượng sử dụng niên giám thống kê. 

5. Chuẩn hóa cách trình bày sản phẩm 

đầu ra - Biểu mẫu, cách giải thích, các 

trang website, CD-ROOM... để bảo đảm 

cho các đối tượng sử dụng thông tin thống 

kê được dễ dàng, dễ so sánh đối chiếu 

nhằm làm tăng thêm giá trị của các sản 

phẩm đầu ra. 
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Trong thực tế công tác thống kê có 

rất nhiều công việc cần được nghiên cứu 

để từng bước cải tiến, hoàn thiện và đi tới 

chuẩn hóa để nâng cao không ngừng chất 

lượng công tác thống kê, làm cho thống kê 

nước ta có thể đạt tới trình độ ngày càng 

cao để hòa nhập được với trình độ khu vực 

và thế giới - đáp ứng ngày càng tốt hơn 

yêu cầu khác nhau của các đối tượng sử 

dụng thông tin thống kê. 

Phương pháp đánh giá chất lượng 

khai báo chỉ tiêu độ tuổi trong thống kê dân số 

                                                                                                      Nguyễn Văn Phái 

Cơ cấu dân số theo giới tính và độ 

tuổi là một trong những đặc trưng quan 

trọng nhất của dân số. Các số liệu dân số 

theo độ tuổi được sử dụng rộng rãi trong 

công tác kế hoạch hoá, xây dựng chính 

sách và trong phân tích nhân khẩu học. 

Rất nhiều chỉ tiêu trong thống kê dân số, 

nhất là trong tổng điều tra  chỉ có ý nghĩa 

đáng kể nếu chúng được quan sát cùng 

với độ tuổi. Bởi vậy, việc đánh giá chất 

lượng khai báo chỉ tiêu tuổi trong thống kê 

dân số có ý nghĩa rất quan trọng. 

Một trong những sai sót thường xảy ra 

khi khai báo chỉ tiêu độ tuổi trong thống kê 

dân số là hiện tượng “tập trung tuổi”. 

Trong thực tế, thường có sự khai báo tập 

trung vào một số độ tuổi ưa thích nào đó, 

thường là các độ tuổi (hoặc năm sinh) có 

số tận cùng là 0 và 5. Kết quả là, có sự 

tập trung bất bình thường về số dân vào 

những độ tuổi “ưa thích” này. Có nhiều 

phương pháp xác định mức độ tập trung 

tuổi nhưng phổ biến nhất là chỉ số Whipple 

và chỉ số Myer. 

Chỉ số Whipple 

Chỉ số Whipple được sử dụng để xác 

định mức độ tập trung tuổi vào các độ tuổi 

có tận cùng là 0 và 5 (hiện tượng làm tròn 

tuổi). Chỉ số này được biểu thị bằng tỷ lệ 

phần trăm của tổng số dân từ 23 đến 62 

tuổi có tuổi tận cùng là 0 và 5 và một phần 

năm tổng số dân trong khoảng tuổi này. 

Chỉ số Whipple được tính theo công thức: 

Giá trị của chỉ số Whipple càng gần 

với 100, mức độ tập trung khi khai báo vào 

các tuổi có tận cùng là 0 và 5 càng thấp 

và ngược lại, nếu giá trị này càng xa so với 

100, sự khai báo tập trung vào những độ 

tuổi này càng nhiều. 

Ví dụ: Theo số liệu của cuộc Tổng 

điều tra dân số Việt Nam 1999, phân bố 

dân số theo từng độ tuổi của dân số cả 

nước như sau (xem Biểu 1): 

Theo số liệu của Biểu 1, tổng số dân 

số các nhóm tuổi có tận cùng là 0 và 5 

trong khoảng tuổi từ 23 đến 62 là: 

=126295 +1301966 +1203805 + 1024334 

+ 680372 + 495385 + 317047 + 341422 

= 6657342 

Tổng số dân từ 23 đến 62 tuổi là: 

=1381830 +1316510+1292651+1368806+ 

...  +341422 + 382345 + 359088 

= 33548336 
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